thuyết minh tóm tắt


1 Mở đầu


Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các huyện ngoại thành là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “ Công nghiệp hoá và hiện đại hoá”, góp phần thực hiện việc chuyển các xí nghiệp công nghiệp ra khỏi khu vực nội thành, khuyến khích phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

Tại huyện Đông Anh nói riêng và Hà Nội nói chung số lượng các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ gia tăng nhanh chóng và có nhu cầu rất lớn về mặt bằng để xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Cho đến nay, dự án khả thi Giai đoạn 1 của Dự án Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê với diện tích hơn 14 ha đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và đang triển khai xây dựng. Tuy nhiên với quy mô như vậy vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về mặt bằng của các doanh nghiệp dệt may và các doanh nghiệp công nghiệp khác. Ngày 31/10/2002, UBND thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 7456/QĐ-UB về việc phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng mở rộng Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê ( Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh- giai đoạn 2). 

Tại Quyết định số 144 / 2006/ QĐ-UBND ngày 23/ 8/ 2006, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt  Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Đồ án quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, có mục tiêu:

- Cụ thể hoá Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh tỷ lệ 1/5000 đã được của UBND Thành phố phê duyệt;

- Xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đóng góp vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và Thành phố; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và huyện Đông Anh phát triển sản xuất và kinh doanh ổn định lâu dài, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai khu vực và thu hút lao động địa phương;

- Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Cụm công nghiệp vừa và nhỏ với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cụ thể cho từng ô đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan  đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng;

- Làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Cơ sở thiết kế

1.1 Cơ sở pháp lý

- Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg  ngày 20/06/ 1998;

- Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5000 (phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông);

- Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao bổ sung kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện;

- Quyết định số 7456/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ, kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cụm Công nghiệp Dệt may Nguyên Khê;

- Biên bản về việc xác định ranh giới quy hoạch Dự án Cụm công nghiệp Nguyên Khê - giai đoạn 2, ngày 02/8/2004 giữa UBND huyện Đông Anh, Ban Quản lý Dự án Đông Anh và Công ty Đông Thành;

- Công văn số 2133/QHKT-P2 ngày 18/10/2004 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc giới thiệu địa điểm xây dựng Cụm CN dệt may Nguyên Khê, huyện Đông Anh;

- Công văn số 3077 /STNMTNĐ -QL ngày 08/8/2005 của Sở Tài nguyên Môi truờng và Nhà đất về việc chuyển sử dụng đất của Công ty Đông Thành khi chuyển thành công ty cổ phần;

- Quyết định số 7431/QĐ-UB ngày 08/11/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hoá Công ty Đông Thành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

1.2 Cơ sở kỹ thuật

- Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 15/2005/TT - BXD ngày 19/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ - BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định về Hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Tiêu chuẩn Thiết kế Qui hoạch đô thị (TCVN 4449 - 87);

- Tiêu chuẩn Việt Nam - Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế, TCVN 4616: 1988;

- Bộ Xây dựng - Vụ Quản lý Kiến trúc quy hoạch- Quy hoạch và quản lý phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Nhà xuất bản Xây dựng,  Hà Nội -1998;

- Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Đông Anh ( giai đoạn 1) tỷ lệ 1/500 được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 02/ 10 / 2002;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cụm CN vừa và nhỏ Đông Anh (giai đoạn 1) do Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam lập tháng 4/ 2004;

- Bản vẽ giới thiệu mạng lưới đường Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê - Đông Anh, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội lập đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận ngày 25/3/2005;

- Bản vẽ giới thiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đầu tư xây dựng Cụm CN Dệt may Nguyên Khê do Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội lập, tháng 4 năm 2005;

- Chỉ giới đường đỏ TL 1/500 Cụm Công nghiệp Dệt may Nguyên Khê (Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh - Giai đoạn 2) do Viện Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội lập và đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận ngày 14 /5/2005;

- Công văn số 1027/QHKT-P2 ngày 15 /6/2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thoả thuận hệ thống HTKT Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê;

- Công văn số 77/CV - UB ngày 20/7/2005 của UBND xã Nguyên Khê về việc: Phương án đảm bảo giữ nguyên hiện trạng các khu nghĩa địa nằm trong ranh giới của Cụm CN dệt may Nguyên Khê (Cụm CN vừa và nhỏ Nguyên Khê- giai đoạn 2);

- Biên bản thoả thuận giữa Ban quản lý Dự án huyện Đông Anh với Công ty Đông Thành về việc thống nhất ranh giới khu đất do Công ty Đông Thành quản lý trên cơ sở bản vẽ cơ cấu sử dụng đất, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm phát triển vùng SENA lập tháng 7 năm 2005;

- Công văn số 795/CV/ĐLHN/Đ8-KT, ngày 25/6/2005 của Điện lực Đông Anh- Công ty Điện lực Hà Nội về việc di chuyển đường điện cao thế đi qua Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê giai đoạn 2;

- Công văn số 313/QHKT-P2 ngày 16/3/2006 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc góp ý đối với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội;

- Công văn số 09/CV-UB ngày 08/4/2006 của UBND xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; Công văn số 10/CV-UB ngày 06/4/2006 của UBND xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; Công văn số 10/CV-UB ngày 07/4/2006 của UBND thị trấn Đông Anh về việc: ý kiến của nhân dân địa phương đối với ranh giới lấy đất và nội dung đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh, giai đoạn 2;

- Công văn số 179/CV-UB ngày 10/4/2006 của UBND huyện Đông Anh về việc : ý kiến của UBND huyện Đông Anh đối với ranh giới lấy đất và nội dung đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh, giai đoạn 2;

- Công văn số 262/SCN-KHTH ngày 04/4/2006 của Sở Công nghiệp Hà Nội về việc: Thoả thuận chủ trương phù hợp về quy hoạch KCNN trên địa bàn Hà Nội.

- Công văn số 1502/STNMTNĐ - MTKTTV, ngày 28/4/2006 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội về việc thoả thuận môi trường dự án xây dựng Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê- Đông Anh;

- Công văn số 155.CV-DA/PC23(TM), ngày 24/4/2006 của Công an thành phố Hà Nội về việc thoả thuận phòng cháy, chữa cháy dự án Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, Đông Anh Hà Nội;

- Công văn số 268/CV-KDNS2, ngày 12/9/2006 của Công ty Kinh doanh nước sạch số 2- Sở GTCC Hà Nội về về việc thoả thuận cấp nước cho Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê- Huyện Đông Anh Hà Nội;

- Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 144 / 2006/ QĐ-UBND ngày 23/ 8/ 2006;

- Bản đồ đo đạc hiện trạng tháng 9 năm 2004, tỷ lệ 1/500 do Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội lập;

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan.

2 Vị trí,  Đặc điểm khu đất quy hoạch 

2.1 Vị trí, quy mô, ranh giới

Khu đất lập quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn các xã Nguyên Khê, Tiên Dương và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; là phần mở rộng của Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê.( Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh, giai đoạn1). 

Khu đất quy hoạch có diện tích 775749m2, bao gồm diện tích của Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh và diện tích giao thông đô thị (xung quanh cụm công nghiệp), được giới hạn như sau: 

- Phía Bắc giáp khu đất của Cụm công nghiệp vừa và nhỏ của huyện ( giai đoạn 1) 

- Phía Đông đến hết phạm vi mở đường giáp xí nghiệp Gà (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

- Phía Tây đến hết phạm vi mở đường giáp Nhà máy gạch Phúc Thịnh. 

- Phía Nam đến hết phạm vi mở đường quy hoạch

Khu vực nghiên cứu có diện tích : 959236m2, gồm toàn bộ Cụm công nghiệp (hai giai đoạn ) và tuyến đường đô thị quanh Cụm công nghiệp. 

Vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch xem bản vẽ QH - 01.

2.2 Điều kiện khí hậu, địa hình địa chất, thuỷ văn 

Khu vực quy hoạch có đặc trưng khí hậu của thành phố Hà Nội. 

Khu đất quy hoạch hiện chủ yếu là đất ruộng, và đất ao hồ. địa hình bằng phẳng, dốc thoải từ Bắc xuống Nam, từ 11,5 đến 10,5m.

Theo số liệu thăm dò địa chất tại khu vực Cụm công nghiệp dệt may Nguyên Khê (Khu vực giai đoạn 1) của Trung tâm Khoa học công nghệ Xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập, lớp đất trồng trọt phân bố trên bề mặt địa hình dày từ 0,6 - 1,2 m, phía dưới là lớp đất sét và pha sét. Khi lập dự án đầu tư theo quy định hiện hành sẽ tiến hành khảo sát cụ thể tình hình địa chất trong khu vực.

Tiêu nước và tưới cho diện tích đất nông nghiệp là sông Cà Lồ, thông qua đầm Xuân Du.

2.3 Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hệ thống HTKT và đánh giá quỹ đất XD 

2.3.1 Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng 

Khu vực quy hoạch có diện tích 775749m2, bao gồm các loại đất sau: 

bảng Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	TT
	Ký hiệu ô đất
	Loại đất
	Diện tích ( m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	
	
	
	thuộc xã Nguyên Khê
	thuộc xã Tiên Dương
	thuộc thị trấn Đông Anh
	Cộng
	

	1
	 
	Đất nông nghiệp 
	74982
	63231
	223298
	361511
	46,60

	1.1
	R
	Đất trồng cây hàng năm (ruộng 2 vụ lúa, 1 vụ màu)
	74982
	63231
	149201
	287414
	37,05

	 
	R1
	 
	55645
	 
	 
	55645
	 

	 
	R2
	 
	19337
	 
	 
	19337
	 

	 
	R3
	 
	 
	 
	64652
	64652
	 

	 
	R4
	 
	 
	 
	3540
	3540
	 

	 
	R5
	 
	 
	 
	12229
	12229
	 

	 
	R6
	 
	 
	 
	68780
	68780
	 

	 
	R7
	 
	 
	63231
	 
	63231
	 

	1.2
	V
	Đất trồng cây lâu năm ( vư​ờn cây ăn quả)
	0
	0
	74097
	74097
	9,55

	 
	V1
	 
	 
	 
	18040
	18040
	 

	 
	V2
	 
	 
	 
	31935
	31935
	 

	 
	V3
	 
	 
	 
	14630
	14630
	 

	 
	V4
	 
	 
	 
	9492
	9492
	 

	2
	 
	Đất phi nông nghiệp 
	22614
	600
	391024
	414238
	53,40

	2.1
	NO
	Đất ở nông thôn ( 85 hộ CBCN viên Cty Đông Thành - 340 người, nhà bán kiến cố 1 tầng )
	3444
	0
	17051
	20495
	2,64

	 
	NO1
	 
	3444
	 
	 
	3444
	 

	 
	NO2
	 
	 
	 
	2523
	2523
	 

	 
	NO3
	 
	 
	 
	1814
	1814
	 

	 
	NO4
	 
	 
	 
	5432
	5432
	 

	 
	NO5
	 
	 
	 
	7282
	7282
	 

	2.2
	 
	Đất chuyên dụng
	1413
	0
	26728
	28141
	3,63

	 
	CQ1
	Đất sản xuất CN (CTy 89 Bộ Quốc phòng- nhà xưởng sản xuất 1 tầng, thuê đất của Công ty Đông Thành )
	 
	 
	4168
	4168
	 

	 
	CQ2
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan (CTy Đông Thành - tổ hợp nhà xưởng, văn phòng 1 tầng)
	 
	 
	15790
	15790
	 

	 
	NT
	Đất nhà trẻ ( 1tầng, bán kiên cố
	 
	 
	338
	338
	 

	 
	GT
	Đất đ​ường giao thông  
	1413
	 
	6432
	7845
	 

	2.3
	ND
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	8189
	0
	0
	8189
	1,06

	 
	ND1
	 
	5832
	 
	 
	5832
	 

	 
	ND2
	 
	2357
	 
	 
	2357
	 

	2.4
	 
	Đất phi nông nghiệp khác (đất làm gạch, mương...)
	9568
	600
	347245
	357413
	46,07

	
	
	Tổng cộng
	97596
	63831
	614322
	775749
	100,00

	 
	 
	TL chiếm đất của từng xã (%)
	12,58
	8,23
	79,19
	100,00
	 


Phần diện tích do Công ty Đông Thành hiện quản lý vào khoảng 50 ha. Công ty Đông Thành được chuyển đổi từ công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

2.3.2 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị tại đây chưa được xây dựng.

Bảng tổng hợp hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Quy mô

	1
	Hệ thống giao thông 
	
	

	1.2
	Tuyến đường liên xã - đường BT thấm nhập nhựa rộng 4 - 5m 
	m
	685

	1.2
	Tuyến đường BT, đường đất rộng 2,5-3 m
	m
	2479

	2
	Hệ thống thoát nước mưa 
	
	

	2.1
	Mương tiêu 
	m
	570

	2.2
	Mương tưới 
	m
	2160

	3
	Hệ thống cấp điện 
	
	

	3.1
	Tuyến điện 35KV ( tuyến ĐDK: 378E1; ĐDK: 673LT; ĐDK: 671LT )
	m
	871

	3.2
	Tuyến điện 6KV
	m
	1716

	3.3
	Trạm hạ thế 35/0,4KV và 6/0,4KV
	tr¹m/CS
	2/360

	3.4
	Trạm bơm 
	m2
	135


Nội dung quy hoạch chi tiết

2.4 Khái quát chung về Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh - giai đoạn 1

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh giai đoạn 1 - Cụm công nghiệp Dệt may Nguyên Khê, có diện tích 183487 m2 với cơ cấu sử dụng đất và định hướng phát triển không gian như sau: 

1) Đất giao thông ngoài Cụm công nghiệp có diện tích 40487m2, là diện tích của các tuyến đường đô thị dự kiến rộng 40m và 30 m nằm tại phía Đông, Bắc và Tây của Cụm công nghiệp. 

2) Đất của Cụm công nghiệp (giai đoạn 1), có diện tích 143.000m2, gồm:

- Đất trung tâm điều hành, diện tích 4220m2, chiếm tỷ lệ 2,95% diện tích cụm công nghiệp 

- Đất xí nghiệp công nghiệp, diện tích 102560m2, chiếm tỷ lệ 71,72%. Các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp là các doanh nghiệp công nghiệp thuộc ngành công nghiệp dệt may (Xí nghiệp dệt kim; dệt khăn; bao bì và sản xuất phụ liệu may). 

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, diện tích 11760m2, chiếm tỷ lệ 8,22%

- Đất giao thông nội bộ, diện tích 10290m2, chiếm tỷ lệ 7,20%

- Đất cây xanh, diện tích 14170m2, chiếm tỷ lệ 9,91%.

2.5 Quan điểm và nguyên tắc thiết kế

2.5.1 Quy mô, tính chất và loại hình công nghiệp 

1) Về quy mô, tính chất

Với diện tích 805721m2 (không kể đất giao thông ngoài Cụm công nghiệp) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh - cả hai giai đoạn là một khu công nghiệp có quy mô trung bình, là khu tập trung các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho các sản xuất công nghiệp.

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh ( cả hai giai đoạn) có khả năng cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 8.000 đến 10.000 lao động công nghiệp (100 - 120 lao động/ha đất công nghiệp).

2) Về loại hình công nghiệp 

- Trong khu vực giai đoạn 1, các xí nghiệp công nghiệp dự kiến đầu tư là các xí nghiệp công nghiệp thuộc ngành dệt may. Đây là các xí nghiệp công nghiệp thuộc loại hình có mức độ vệ sinh công nghiệp cấp V (khoảng cách cách ly với khu dân cư là 50m).

- 
Trong khu vực giai đoạn 2 (khu vực quy hoạch) hiện đã có 2 xí nghiệp công nghiệp thuộc loại hình sản xuất kim loại, cơ khí và gia công kim loại và loại hình sản xuất và xử lý thực phẩm với mức độ vệ sinh công nghiệp cấp IV và cấp V. 


Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh dự kiến có loại hình sản xuất công nghiệp đa dạng, đáp ứng các nhu cầu về đất đai của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ của huyện Đông Anh và Hà Nội với mức độ vệ sinh công nghiệp thuộc loại hình cấp IV và V (khoảng cách cách ly tới khu dân cư là 100m và 50m). 


Các loại hình công nghiệp được khuyến khích trong Cụm công nghiệp: 1) Công nghiệp dệt; 2) Sản xuất kim loại, cơ khí và gia công kim loại; 3) Sản xuất và gia công gỗ; 4) Công nghiệp vật liệu xây dựng. 

2.5.2 Nguyên tắc thiết kế 
-  Khớp nối với Cụm công nghiệp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tạo thành một Cụm  công nghiệp (khu công nghiệp) thống nhất, có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Do tính chất của Cụm công nghiệp là dành cho các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ vì vậy các lô đất XNCN trong khu công nghiệp với kích thước 0,2 -0,5ha sẽ chiếm tỷ lệ lớn. 

- Hệ thống giao thông được bố trí hợp lý đảm bảo thuận lợi cho việc tiếp cận với các tuyến đường đô thị và  thuận lợi cho việc phân chia các lô đất xí nghiệp công nghiệp.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ tới từng lô đất xí nghiệp công nghiệp.

- Hệ thống cây xanh có tỷ lệ diện tích phù hợp và được phân bố hợp lý để đảm bảo các điều kiện về cảnh quan và môi trường.

- Phù hợp với việc phân chia giai đoạn xây dựng để có thể nhanh chóng đưa từng phần diện tích Cụm công nghiệp vào khai thác sử dụng.

- Phần diện tích đất hiện trạng hiện nay là nghĩa trang dự kiến bố trí đất cây xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc từng bước di dời giải phóng mặt bằng. 

2.5.3 Di dân giải toả mặt bằng và xây dựng khu nhà ở cho công nhân Cụm CN 
Hiện trong khu đất lập quy hoạch có khoảng 85 hộ dân ( 340 người), là cán bộ công nhân viên của Công ty Đông Thành. Việc di dời dân ra khỏi khu đất xây dựng Cụm công nghiệp là cần thiết, đảm bảo môi trường sống cho người dân. 

Với quy mô Cụm công nghiệp cả hai giai đoạn khoảng 80 ha, tại đây sẽ có khoảng 8 đến 10 ngàn lao động công nghiệp. 

Giả định khoảng 3/4 số lao động này sống tại các khu dân cư lân cận và 1/4 số lao động ( 2 - 2,5 ngàn lao động ) đến từ các nơi xa khác.

Cần thiết phải tính đến việc xây dựng khu nhà ở cho người lao động và tương lai là gia đình họ Như vậy, nếu tính cả số dân cư phụ thuộc kèm theo, thì phải xây dựng một khu nhà ở cho công nhân của Cụm công nghiệp với quy mô tối thiểu khoảng 6 - 8 ngàn người. 

Theo Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh Hà Nội, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt, tại phía Đông của Cụm công nghiệp dự kiến bố trí đơn vị ở ( Ký hiệu 37.1 ) với diện tích khoảng 42 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 1 vạn người.

Tại đơn vị ở 37.1, ngoài quỹ đất dành bố trí hệ thống hạ tầng xã hội; vườn dạo;  hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đất ở có quy mô khoảng 31 ha, trong đó đất làng xóm hiện có khoảng 11 ha ( với số dân cư khoảng 3 ngàn người), đất ở dự kiến xây dựng mới là 20 ha.  

Đề nghị UBND Thành phố cho phép sử dụng quỹ đất ở mới này để bố trí: 

- Đất di dân tái định cư cho 340 cán bộ công nhân viên Công ty Đông Thành, quy mô khoảng 1,2 ha với tiêu chuẩn 40m2/người, tương đương với khoảng 160m2/hộ.

- Đất xây nhà ở cho công nhân Cụm Công nghiệp với quy mô khoảng 18,8 ha, cho khoảng 6 ngàn người với tiêu chuẩn khoảng 30m2/người.

2.6 Phân khu chức năng và cơ cấu sử dụng đất  

Khu đất quy hoạch (Cụm công nghiệp giai đoạn 2)  được dự kiến phân thành các khu chức năng và có các định hướng phát triển không gian như sau: 

1) Đất giao thông đô thị : 

Đất giao thông đô thị trong phạm vi quy hoạch có diện tích 113028m2. Đây là các tuyến đường đô thị chạy bao quanh Cụm công nghiệp với mặt cắt ngang rộng 30m và 40m, nối cụm công nghiệp với các khu dân cư và với các đầu mối giao thông (ga Bắc Hồng) và mạng lưới giao thông đối ngoại...

2) Đất Cụm công nghiệp ( giai đoạn 2 )

Đất Cụm công nghiệp (giai đoạn 2) có diện tích 662721m2, được phân thành :  

a) Khu đất bố trí công trình công cộng, dịch vụ  

Được dự kiến bố trí tại phía Bắc và Đông của khu đất quy hoạch. Tại đây dự kiến bố trí trung tâm điều hành, các công trình công cộng bổ sung cho Cụm công nghiệp như các công trình giao dịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm, cơ sở đào tạo dạy nghề, cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

b) Khu đất bố trí các lô đất xí nghiệp công nghiệp 

- Các lô đất xí nghiệp công nghiệp có quy mô trung bình từ 0,2 đến 0,5ha. Lối vào các lô đất xí nghiệp từ đường Cụm công nghiệp, không bố trí lối vào các tuyến đường đô thị.  

- Theo quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh, phía Đông Cụm công nghiệp dự kiến là khu dân cư, vì vậy các lô đất xí nghiệp công nghiệp bố trí dọc theo ranh giới phía Đông Cụm công nghiệp có mức độ vệ sinh công nghiệp loại V với khoảng cách cách ly với khu dân cư tối thiểu là 50m.

- Tỷ trọng chiếm đất của các lô đất xí nghiệp công nghiệp, có tính đến cả giai đoạn 1 theo Quy chuẩn đạt 60%.

c) Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp bao gồm trạm xử lý nước thải và trạm cấp nước.

Do trong giai đoạn 1 diện tích và quy mô công trình xử lý nước thải chỉ đáp ứng cho nhu cầu của giai đoạn 1, nên tại khu đất quy hoạch dự kiến bố trí diện tích để mở rộng trạm xử lý nước thải. 

Vị trí của khu đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được bố trí tại phía Bắc khu vực quy hoạch, kề liền với khu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tại giai đoạn 1, thuận tiện cho việc mở rộng, quản lý, điều hành. 

Trong khu vực hiện có một tuyến điện 35KV và 6KV. Do tuyến điện này cắt chéo khu đất, không thuận tiện cho việc chia lô đất. Dự kiến cải tuyến 2 tuyến điện này chạy dọc theo tuyến đường quy hoạch và chuyển thành cấp điện áp 22KV. Chiều dài tuyến điện phải cải tuyến là 871m.

d) Đất giao thông Cụm công nghiệp 

- Các tuyến đường giao thông được bố trí tạo điều kiện cho việc phân chia các lô đất xí nghiệp công nghiệp. Đường có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 17,5m. 

- Các tuyến đường trục chính Cụm công nghiệp có mặt cắt ngang rộng 25m,30m và 40m, nối với các tuyến đường đô thị  tạo nên các cổng ra vào chính của Cụm công nghiệp. 

e) Đất cây xanh Cụm công nghiệp 

- Tỷ lệ đất cây xanh trong Cụm công nghiệp phù hợp với quy chuẩn, tối thiểu đạt 10%.

- Khu vực nghĩa địa của xã Nguyên Khê khi Cụm công nghiệp đi vào vận hành sẽ chỉ giữ lại như là khu vực cải táng, không mở rộng về quy mô. Việc chôn cất sẽ được chuyển vào nghĩa địa của thành phố theo quy hoạch.  Khu vực nghĩa địa được rào ngăn cách và trồng cây xanh. 

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000). Về cơ bản các phương án đều tuân theo các phân khu chức năng và định hướng phát triển không gian đã nêu trên. Sự khác biệt của hai phương án chủ yếu thể hiện ở cơ cấu sử dụng đất và hình thức tổ chức hệ thống giao thông nội bộ trong Cụm công nghiệp. 

2 phương án cơ cấu sử dụng đất được trình bày trong bản vẽ QH-04BS1 và QH-04BS2.

Phương án chọn là phương án đáp ứng được cao nhất các yêu cầu về định hướng phát triển không gian, có cơ cấu sử dụng đất hợp lý, phù hợp với quy chuẩn, đạt được hiệu quả về sử dụng đất và đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

Bảng cơ cấu sử dụng đất phương án chọn

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2 - khu đất  quy hoạch
	Toàn Cụm công nghiệp

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	I
	Giao thông ngoài Cụm công nghiệp 
	40487
	 
	113028
	 
	153515
	 

	II
	Cụm công nghiệp
	143000
	100,00
	662721
	100,00
	805721
	100,00

	1
	Đất XNCN
	102560
	71,72
	382917
	57,78
	485477
	60,25

	2
	Đất công cộng
	4220
	2,95
	43179
	6,52
	47399
	5,88

	3
	Đất HTKT
	11760
	8,22
	18672
	2,82
	30432
	3,78

	4
	Đất cây xanh
	14170
	9,91
	76775
	11,58
	90945
	11,29

	5
	Đất giao thông
	10290
	7,20
	141178
	21,30
	151468
	18,80

	 
	Tổng
	183487
	 
	775749
	 
	959236
	 


Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất  

2.6.1 Đất công trình công cộng 

Khu đất công trình công cộng có diện tích 43179m2, được phân thành : 

- Khu vực bố trí công trình điều hành, quản lý; trạm cứu hoả, y tế... ( trong bản vẽ ký hiệu CC1) có diện tích 7795 m2. Khu vực này được liên hệ trực tiếp với trung tâm điều hành của Cụm công nghiệp nằm trong giai đoạn 1 bằng các tuyến giao thông nội bộ.

- Khu vực bố trí công trình dịch vụ thương mại : giao dịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm, dạy nghề, gồm 2 « đất : ¤ đất ký hiệu CC2 có diện tích 21835m2 và ô đất CC3 có diện tích 13549m2.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các ô đất công cộng, dịch vụ được thể hiện trong bảng dưới đây:

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật khu đất công trình công cộng

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Mật độ  xây dựng tối đa (%)
	Số tầng ( tầng) 
	Hệ số sử dụng  đất
	Diện tích sàn (m2)

	1
	 
	Đất công cộng 
	43179
	12954
	
	
	
	38861

	 1.1
	CC1
	 Trung tâm điều hành
	7795
	2338
	30
	1-3
	0,9
	7016

	 1.2
	CC2
	Công cộng, dịch vụ
	21835
	6551
	30
	1-3
	0,9
	19651

	 1.3
	CC3
	Công cộng, dịch vụ
	13549
	4065
	30
	1-3
	0,9
	12194


2.6.2 Đất xí nghiệp công nghiệp  

Đất các xí nghiệp công nghiệp có diện tích 382917 m2, được phân thành 11 cụm xí nghiệp công nghiệp (ký hiệu từ CN1 đến CN11). 

Các cụm xí nghiệp công nghiệp (XNCN) được phân thành các lô đất XNCN với quy mô 0,2 -0,5 ha chiếm tỷ lệ lớn. Việc phân chia lô đất trong đồ án chủ yếu mang tính định hướng. Trong quá trình khai thác, tuỳ theo nhu cầu của các doanh nghiệp có thể điều chỉnh ranh giới của các lô đất này để có các lô đất phù hợp. 

Trong cụm XNCN CN6 có một phần đất hiện là văn phòng, nhà xưởng của Công ty Đông Thành. Tại Quyết định số 7431/QĐ-UB ngày 08/11/2005 UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo: " Sau khi chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty Đông Thành phối hợp với Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh để đăng ký phương án sử dụng đất của Công ty vào Dự án Cụm công nghiệp trình Thành phố phê duyệt; được thuê đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch Cụm công nghiệp được Thành phố phê duyệt. " Việc cải tạo chỉnh trang các công trình này phải tuân theo các quy định về chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật của đồ án. 

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các ô đất xí nghiệp công nghiệp thể hiện trong bảng dưới đây:

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật các ô đất xí nghiệp công nghiệp

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Mật độ  xây dựng tối đa (%)
	Số tầng (tầng) 
	Hệ số sử dụng  đất
	Diện tích sàn (m2)

	2
	 
	Đất xí nghiệp công nghiệp và cấp độ vệ sinh công nghiệp 
	382917
	229750
	 
	 
	 
	344625

	2.1
	CN1
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	54016
	32410
	60
	1-3
	0,9
	48614

	2.2
	CN2
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	48540
	29124
	60
	1-3
	0,9
	43686

	2.3
	CN3
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	25703
	15422
	60
	1-3
	0,9
	23133

	2.4
	CN4
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	18622
	11173
	60
	1-3
	0,9
	16760

	2.5
	CN5
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	27711
	16626
	60
	1-3
	0,9
	24940

	2.6
	CN6
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	31642
	18985
	60
	1-3
	0,9
	28478

	2.7
	CN7
	Cụm XNCN ( loại V)
	19396
	11638
	60
	1-3
	0,9
	17456

	2.8
	CN8
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	52275
	31365
	60
	1-3
	0,9
	47047

	2.9
	CN9
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	21799
	13079
	60
	1-3
	0,9
	19619

	2.10
	CN10
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	22963
	13778
	60
	1-3
	0,9
	20667

	2.11
	CN11
	Cụm XNCN ( loại IV-V)
	60250
	36150
	60
	1-3
	0,9
	54225


2.6.3 Đất cây xanh Cụm công nghiệp  

Đất cây xanh Cụm công nghiệp có diện tích 76775m2, gồm 4 « đất (ký hiệu CX1 đến CX 4):

- ¤ đất CX1 có diện tích 26975 m2, bao gồm cả nghĩa trang xã Nguyên Khê. 

- ¤ đất CX2 ( gồm 2 lô đất ) có diện tích 16409m2, được tổ chức như vườn dạo.

- ¤ đất CX3 có diện tích 9463m2, được tổ chức như vườn dạo.

- ¤ đất CX4 ( gồm 2 lô đất ) có diện tích 23928m2, được tổ chức như vườn dạo.

Tại Công văn số 77/CV - UB ngày 20/7/2005, UBND xã Nguyên Khê đã thống nhất: Đảm bảo giữ nguyên hiện trạng các khu nghĩa địa nằm trong ranh giới Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê giai đoạn 2: Chấp thuận việc giữ nguyên hiện trạng, trồng cây xanh cách ly bao xung quanh khu nghĩa địa; Tại đây ngừng việc mai táng, chỉ tiến hành cải táng và di chuyển tới vị trí mới.

 Khu vực nghĩa trang (sau khi chỉnh trang và xây hàng rào) tại ô đất CX1 có diện tích khoảng 10.000 m2, trong đó diện tích nghĩa trang hiện tại 8189m2, phần mở rộng thêm chủ yếu trồng cây xanh. Bố trí các lối vào cho cư dân địa phương vào thăm viếng.

Các quy định kiểm soát phát triển cho các ô đất cây xanh Cụm công nghiệp được thể hiện trong bảng dưới đây.  

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật các ô đất cây xanh cụm cN 

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Ghi chú 

	3
	 
	Đất cây xanh
	76775
	
	 

	3.1
	CX1
	Đất cây xanh - nghĩa trang
	26975
	 
	 

	
	
	Đất nghĩa trang
	10000
	
	Trong đó : 8189 m2 đất nghĩa địa  hiện tại, phần còn lại trồng cây xanh

	
	
	Đất cây xanh
	16975
	
	Quy hoạch như hệ thống vườn dạo

	3.2
	CX2
	Đất cây xanh
	16409
	 
	Quy hoạch như hệ thống vườn dạo

	3.3
	CX3
	Đất cây xanh
	9463
	 
	Quy hoạch như hệ thống vườn dạo

	3.4
	CX4
	Đất cây xanh
	23928
	 
	Quy hoạch như hệ thống vườn dạo


2.6.4 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật   

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 18672 m2, là đất bố trí trạm xử lý nước thải.

2.6.5 Đất giao thông   

Đất giao thông trong khu vực quy hoạch , gồm : 

-  Diện tích đất giao thông đô thị  113028m2 

- Diện tích đất giao thông Cụm công nghiệp : 141178 m2, gồm diện tích đường 124955m2 và diện tích các bãi đỗ xe 16233 m2.

tổng hợp chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật                                                                   đất công trình đầu mối hạ tầng  kỹ thuật và giao thông

	TT
	Ký hiệu  ô đất
	Chức năng

sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	4
	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	18672
	 

	4.1
	HTKT
	Trạm xử lý nước thải
	18672
	 

	5
	GT
	GT Cụm công nghiệp
	141178
	 

	5.1
	 
	Đư​ờng giao  thông 
	124955
	 

	5.2
	 
	Bãi đỗ xe 
	16223
	 

	II
	 
	Giao thông đô thị 
	113028
	 


bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản  khu vực quy hoạch

	TT
	Loại
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Diện tích khu đất quy hoạch 
	775749 m2
	

	1.1
	Đất giao thông đô thị 
	113028m2
	

	1.2
	Đất Cụm công nghiệp ( giai đoạn 2)
	662721m2
	

	
	Đất công trình công cộng
	43179 m2
	chiếm tỷ lệ 6,52%

	
	Đất xí nghiệp công nghiệp
	382917  m2
	chiếm tỷ lệ 57,78%

	
	Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	18672 m2
	chiếm tỷ lệ 2,82%

	
	Đất cây xanh 
	76775 m2
	chiếm tỷ lệ 11,58%

	
	Đất giao thông Cụm công nghiệp
	141178 m2
	chiếm tỷ lệ 21,30%

	2
	Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính 
	
	

	
	Số lao động công nghiệp 
	7 - 8 ngàn lao động
	100-120 ng­êi/ha

	
	Tổng diện tích xây dựng dự kiến 
	242704 m2
	

	
	Tổng diện tích sàn dự kiến 
	383486 m2
	

	
	Mật độ xây dựng chung ( tối đa)
	36%
	

	
	Chiều cao tầng  
	1-3 tầng
	

	
	Hệ số sử dụng đất chung 
	0,58
	

	3
	Tổng số hộ dân phải di dời 
	85 hộ dân
	CBCNV Công ty Đông Thành


2.7 Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan Cụm công nghiệp

1) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh - giai đoạn 2, về cơ bản hoàn toàn xây dựng mới, được quy hoạch để cùng với  giai đoạn 1 tạo thành một tổng thể bố cục không gian quy hoạch thống nhất. 

Bố cục không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của Cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cũng tương tự như các khu công nghiệp khác với kiểu quy hoạch dạng ô cờ, các công trình kiến trúc chủ yếu là thấp tầng với kết cấu thép và vật liệu bao che nhẹ.

2) Mặt đứng khai triển tại phía Đông của Cụm công nghiệp là mặt đứng chính, đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực. Tại cổng chính phía Đông, tổ hợp công trình công cộng, gồm trung tâm điều hành, công trình trưng bày sản phẩm, cơ sở đào tạo dạy nghề, nghiên cứu và triển khai công nghệ... là công trình điểm nhấn cơ bản trong toàn bộ bố cục không gian  Cụm công nghiệp.  

3) Đối với các xí nghiệp công nghiệp :  Các công trình văn phòng, công cộng dịch vụ và nhà xưởng sản xuất cần bố trí để đóng góp vào cảnh quan chung của Cụm công nghiệp. Các công trình cung cấp và đảm bảo kỹ thuật bố trí ở phía sau các lô đất. 

4) Hệ thống cây xanh trong Cụm công nghiệp gồm:  Cây xanh tập trung của Cụm công nghiệp, được quy hoạch như vườn dạo; Cây xanh tại dải phân cách và trên vỉa hè (chủ yếu là cây bóng mát), đóng vai trò liên kết giữa hệ thống cây xanh Cụm công nghiệp và hệ thống cây xanh trong từng lô đất xây dựng; Cây xanh phân tán trong từng lô đất xây dựng, liên kết với nhau tạo thành hệ thống cây xanh thống nhất trong toàn Cụm Công nghiệp.

5) Để đảm bảo cho công trình xây dựng thực hiện đúng theo các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, ngoài quy định về sử dụng đất với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kèm theo, cần phải tuân theo các quy định về  : a) Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây  dựng; b) Quy định về cao độ nền đường và cao độ vỉa hè; c) Quy định về chiều cao công trình; chiều cao tầng 1; chiều cao nền tầng 1 so với mặt sân; về hình khối kiến trúc, mặt đứng, mái và các quy định khác về màu sắc, hàng rào, biển quảng cáo trong bản vẽ QH-03 kèm theo.

2.8 Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

2.8.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Hệ thống giao thông đô thị ( ngoài Cụm công nghiệp )

Hệ thống giao thông đô thị nằm trong phạm vi quy hoạch là các tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 30m và 40m với tổng diện tích  113028m2.

2) Hệ thống giao thông Cụm công nghiệp - giai đoạn 2

Gồm 4 loại mặt cắt đường:

- Đường có mặt cắt ngang rộng 40m, gồm lòng đường rộng 11,25mx2m, vỉa hè và cây xanh mỗi bên rộng 5m, dải phân cách rộng 7,5m.

- Đường có mặt cắt ngang rộng 30m, gồm lòng đường rộng 15mx2m, vỉa hè và cây xanh mỗi bên rộng 7,5m.

- Đường có mặt cắt ngang rộng 25m, gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè và cây xanh mỗi bên rộng 5m.

- Đường có mặt cắt ngang rộng 17,5m, gồm lòng đường rộng 11,5m, vỉa hè và cây xanh mỗi bên rộng 3m.

Tổng chiều dài các tuyến đường trong Cụm công nghiệp là 4965 m, mật độ đường    7,52 km/km2.

Bãi đỗ xe: Trong từng lô đất xây dựng công trình công cộng và lô đất xí nghiệp công nghiệp đều có các bãi đỗ xe riêng. Bố trí 2 bãi đỗ xe tập trung của Cụm công nghiệp với tổng diện tích 16223m2:

Việc đưa đón công nhân tới Cụm công nghiệp được đáp ứng bằng các tuyến xe buýt của đô thị tới bến xe buýt tại cổng phía Đông của Cụm công nghiệp hoặc do từng xí nghiệp công nghiệp đảm nhận.

Lộ giới và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến đường giao thông trong phạm vi quy hoạch được tổng hợp trong bảng sau và được trình bày trong bản vẽ QH-05A.

Bảng tổng hợp  khối  lượng hệ thống giao thông

	TT
	Loại đường
	Ký hiệu
	Chiều dài ( m)
	Chiều rộng ( m)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lòng đường
	Dải phân cách
	Vỉa  hè
	

	1
	Giao thông đô thị 
	
	3197
	
	
	
	

	1.1
	Đường rộng 40m
	5--5
	1965
	11,25x2
	3
	7,25x2
	

	1.2
	Đường rộng 30 m
	6--6
	1232
	15
	
	7,5x2
	

	2
	Giao thông Cụm CN 
	
	
	
	
	
	

	 2.1
	Đường giao thông 
	
	4965
	
	
	
	

	
	Đường rộng 40m
	1--1
	572
	11,25x2
	7,5
	5x2
	

	
	Đường rộng 30m
	2--2
	1071
	15
	
	7,5x2
	

	
	Đường rộng 25m
	3--3
	1095
	7,5x2
	
	5x2
	

	
	Đường rộng 17,5m
	4--4
	2227
	11,5
	
	3x2
	

	2.2
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	
	
	16223m2

	
	Bãi đỗ xe P1
	
	
	
	
	
	7525m2

	
	Bãi đỗ xe P2
	
	
	
	
	
	8698m2


2.8.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

2.8.2.1 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 

- Theo quy hoạch tổng thể, khu đất quy hoạch thuộc lưu vực tiêu nước đầm Xuân Du. Nước mưa trong lưu vực được thu gom vào hệ thống tuyến mương đổ vào hồ điều hoà dự kiến nằm tại phía Tây khu đất quy hoạch và tuyến mương theo cống Xuân Du đổ vào sông Cà Lồ. Trong khu vực quy hoạch không tiếp nhận hệ thống thoát nước bên ngoài chuyển qua. Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế chỉ cho phạm vi khu đất quy hoạch. 

- Các tuyến mương tưới tiêu nước nông nghiệp trong khu đất quy hoạch sẽ không  sử dụng nữa và được thay thế bằng hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu đất quy hoạch bao gồm: Các tuyến cống D600 đến D2250 và tuyến cống hộp  B600xH600 chạy dọc theo các tuyến đường quy hoạch thu gom nước của các ô đất dọc theo hai bên đường đổ ra tuyến mương hiện có của nhà máy gạch Phúc Thịnh (hồ điều hoà dự kiến ), ra sông Cà Lồ.

Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống như kích thước tiết diện, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đỉnh cống được trình bày trong bản vẽ QH - 05 B.

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm  công nghiệp
	Khối lượng tại đường đô thị
	Ghi chú

	1
	Cống 
	m
	6068
	2725
	

	
	D600
	
	 
	60
	

	
	D800
	
	640
	 
	

	
	D 1000
	
	2475
	325
	

	 
	D 1250
	
	915
	725
	

	 
	D 1500
	
	673
	1140
	

	 
	D 1750
	
	720
	205
	

	 
	D 2000
	
	645
	195
	

	
	D 2250
	
	 
	75
	

	2
	Cống hộp B600xH600
	m
	490
	 
	

	3
	Giếng thăm
	cái
	168
	95
	

	
	D600
	
	 
	2
	

	
	D800
	
	20
	 
	

	 
	D 1000
	
	67
	11
	

	 
	D 1250
	
	31
	24
	

	 
	D 1500
	
	24
	41
	

	
	D 1750
	
	25
	7
	

	
	D 2000
	
	21
	7
	

	
	D 2250
	
	 
	3
	

	4
	Giếng thu
	cái
	1844
	126
	

	5
	Miệng xả D2250
	cái
	 
	1
	


4.3.1.1. Quy hoạch san nền

Cao độ san nền khu đất quy hoạch được xác định trên cơ sở phù hợp với cao độ  cống thoát nước, cao độ nền đường của Cụm công nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 1, cao độ nền khu dân cư hiện có xung quanh. 

Cao độ san nền trung bình của toàn bộ khu vực quy hoạch 11,5 m.

Khối lượng đắp nền được tính toán theo phương pháp lưới ô vuông. Khối lượng san nền chủ yếu là đất đắp.

- Khối lượng đào đắp trong khu vực giao thông đô thị : đào 1459m3; đắp 54826   m3.

- Khối lượng đào đắp trong khu vực đất Cụm công nghiệp là : đào 24194  m3; đắp 599499m3.

2.8.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

Nhu cầu dùng nước trong Cụm công nghiệp (không kể nước rửa đường giao thông đô thị)  là : Qtb : 2642m3/ngày.đêm ; Qmax: 3741 m3/ngày.đêm.

Nguồn cấp: Theo quy hoạch tổng thể, khu vực quy hoạch được cấp nước từ nhà máy nước Vân Trì và Đông Anh, thông qua tuyến ống cấp nước 200 của Thành phố đang cấp nước từ quốc lộ 3 đi dọc trục đường Trại gà Phúc Thịch ( tuyến cấp nước này đã được Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 chấp thuận).

Tại khu vực Cụm công nghiệp giai đoạn 1, hiện có một nhà máy nước với công suất dự kiến 10000m3/ngày đêm, có thể cấp nước bổ sung cho Cụm công nghiệp. 

Trên cơ sở nhu cầu dùng nước của toàn Cụm công nghiệp và nhu cầu của từng xí nghiệp công nghiệp xây dựng các tuyến ống cấp nước có đường kính từ  đến 00 tạo thành các mạch vòng cấp nước đến từng ô đất xây dựng. 

Bố trí 22 họng cứu hỏa dọc theo các tuyến ống chính có đường kính 110 trở lên theo tiêu chuẩn quy định.

Quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ  QH-05C.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm CN
	Khối lượng tại tuyến đường đô thị
	Ghi chú

	1
	§­​​êng èng
	m
	5844
	2950
	

	 
	
	 
	
	1201
	

	 
	
	 
	
	1749
	

	 
	
	 
	1123
	
	

	 
	160
	 
	1674
	
	

	 
	 110
	 
	2673
	
	

	
	 50-65
	
	374
	
	

	2
	Họng cứu hoả
	họng
	22
	
	


Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và thu gom rác thải

4.5.4.1 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 


Nhu cầu phải xử lý nước thải của Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh (giai đoạn 2): là 1724m3/ngày đêm.

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa và hoạt động độc lập với hệ thống thoát nước thải dân dụng. 

Nước thải sau khi được xử lý cục bộ trong từng xí nghiệp công nghiệp, được thoát vào tuyến cống có kích thước D300 - D500, để dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung  của Cụm công nghiệp với công suất 2500 m3/ng.đ tại phía Bắc khu đất quy hoạch ( đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của Cụm CN cả hai giai đoạn). Nước thải sau khi qua trạm xử lý và được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép mới được thoát vào hệ thống thoát nước mưa ( nguồn nước xả loại 2). Trong giai đoạn lập dự án và thiết kế chi tiết, quy mô, dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước thải cần nghiên cứu đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được trình bày trong bản vẽ QH-05D.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm CN
	Khối lượng tại tuyến đường đô thị
	Ghi chú

	1
	Đường cống 
	m
	3592
	2782
	

	
	D 300
	
	2798
	
	

	
	D 400
	
	523
	
	

	
	D500
	
	271
	
	

	
	D600
	
	 
	1412
	

	
	D700
	
	 
	1370
	

	2
	Giếng thăm
	giếng
	103
	
	

	
	D 300
	
	80
	
	

	
	D 400
	
	15
	
	

	
	D500
	
	8
	
	

	3
	Trạm xử lý nư​ớc thải
	tr¹m/m3/ng®
	1/2000
	
	


4.4.2.1. Quy hoạch hệ thống thu gom rác thải

Tổng khối lượng rác thải Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh ( giai đoạn 2) là 10226kg/ngày đêm; tương đương 24m3/ngày.đêm với tỷ trọng 0,42T/m3.

Đối với khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng: Sử dụng thùng chứa rác  đặt tại từng công trình.

Đối với các nhà máy xí nghiệp sẽ đặt các thùng chứa rác tại những vị trí thích hợp và được đưa về nơi phân loại rác thải. Rác thải độc hại và không độc hại sẽ được qua những khâu xử lý riêng cụ thể và được vận chuyển đến trạm xử lý rác thải chung của thành phố.

2.8.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

Nhu cầu cấp điện cho Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh ( giai đoạn 2) : Ptt = 13162 KW; Stt = 14624 KVA.

Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch:  được lấy từ trạm biến áp 110/35/22-6KV Đông Anh ( 2x40MVA) hiện có, cách Cụm công nghiệp khoảng 4km về phía Nam, thông qua tuyến cáp trục 22KV 2XLPE-240mm2 Đông Anh - Sóc Sơn (tuyến cáp trục này đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận 25/9/2003) 

Mạng trung thế : tuyến cáp ngầm 22KV ( đấu từ tuyến cáp trục trên )

Dự kiến xây dựng 4 trạm hạ thế 22/0,4KV,  với tổng công suất 2000KVA : 3 trạm cấp điện cho khu đất công cộng, khu vực hạ tầng kỹ thuật và 1 trạm cấp điện chiếu sáng đèn đường, đất cây xanh. 

Trong mỗi xí nghiệp sẽ tự đặt trạm biến thế chuyên dụng 22/0,4KV phù hợp với nhu cầu của xí nghiệp.

Chiếu sáng các tuyến đường dùng đèn thủy ngân cao áp, tim cột cách bó vỉa 0,5m. Độ cao đặt đèn 12m, khoảng cách trung bình giữa các cột 30m - 35m.

Các tuyến dây 35KV và 6 KV trong khu vực quy hoạch sẽ được chuyển đổi thống nhất thành tuyến cáp 22KV, cải tuyến  đi ngầm dọc theo đường quy hoạch.

Toàn bộ hệ thống cấp điện cho khu vực quy hoạch được trình bày trong bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện QH-05E.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm công nghiệp
	Khối lượng tại tuyến đường đô thị
	Ghi chú

	1
	Tuyến điện 22 KV
	m
	5509
	1238
	

	 
	Lộ cáp C1
	
	2250
	 
	

	 
	Lộ cáp C2
	
	3259
	 
	

	2
	Trạm biến thế 22/0,4 KV
	trạm
	4
	 
	2000KVA

	3
	Tuyến cáp 0,4 KV sinh hoạt 
	m
	635
	 
	

	4
	Tuyến cáp 0,4 KV chiếu sáng đ​ường
	m
	10232
	 
	

	5
	Đèn cao áp chiếu sáng đư​ờng 
	cái
	342
	 
	

	6
	Tuyến 35 KV hiện có cải tuyến
	m
	900
	 
	

	7
	Tuyến 0,6KV hiện có cải tuyến
	m
	900
	 
	


2.8.5 Quy hoạch hệ thống thông tin bưu điện

Tổng nhu cầu điện thoại cố định thuê bao trong Cụm công nghiệp vừa và  nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh ( giai đoạn 2) là 581 máy.

Khu đất quy hoạch thuộc phạm vi phục vụ của Tổng đài vệ tinh Nguyên Khê, Đông Anh 5000 số, dự kiến xây dựng tại phía Đông Bắc Cụm công nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, để phục vụ cho các thuê bao Cụm Công nghiệp được lấy nguồn từ tuyến cáp hiện có được xây dựng tại giai đoạn 1. 

Bảng thống kê khối lượng hệ thống thông tin bưu điện 

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm  công nghiệp
	Khối lượng tại tuyến đường đô thị
	Ghi chú

	1
	Tuyến cáp quang
	m
	3516
	70
	

	2
	Tủ cáp (mỗi tủ 300 số)
	tñ/sè
	2/300
	
	


2.8.6 Quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT

Chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch được xác định theo tim đường ( thể hiện bằng toạ độ ) và các kích thước, thông số kỹ thuật ghi trên bản vẽ. 

Chỉ giới xây dựng ( khoảng xây lùi ) cho các công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, kiến trúc cảnh quan và phòng hoả được xác định như sau: 

- Chỉ giới xây lùi cách lộ giới đường đô thị xung quanh Cụm công nghiệp: 10m

- Chỉ giới xây lùi cách lộ giới đường trong Cụm công nghiệp : 6m

- Chỉ giới xây lùi cách hàng rào của 2 lô đất XNCN kề liền : 6m. 

Toàn bộ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến HTKT được xác định cụ thể trong bản vẽ QH- 06.
2.8.7 Quy hoạch tổng hợp đường dây và đường ống kỹ thuật

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống tại các hành lang kỹ thuật được tuân theo các quy định sau:

Đường cống thoát nước mưa được bố trí dưới lòng đường cách mép đường 2,5m, chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m.

Đường cống thoát nước bẩn có chiều sâu đặt cống tính từ đỉnh cống đến mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,7m. Tim cống cách chỉ giới đường đỏ: 2,5m với đường có vỉa hè rộng 5m ; 2,35m với đường có vỉa hè rộng 3m . 

Đường ống cấp nước có chiều sâu đặt ống tính từ mặt nền thiết kế nhỏ nhất 0,6m. Tim ống cách chỉ giới đường đỏ 1m với đường có vỉa hè rộng 3m và 5m. Với các đường nội bộ không có vỉa hè tim ống cách mép đường 0,5m.

Đường cáp ngầm 22KV cách bó vỉa hè 1,5m.

Vị trí bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật được trình bày trong bản vẽ QH- 07.

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng chính hệ thống hTKT  

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng trong Cụm  công nghiệp
	Khối lượng tại tuyến đường đô thị
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	
	
	
	

	1.1
	Tổng chiều dài các tuyến đường
	m
	4965
	3197
	

	1.2
	Diện tích bãi đỗ xe
	m2
	16223
	
	

	1.3
	Mật độ đường 
	km/km2
	7,52
	
	

	2
	Hệ thống cấp nước
	
	
	
	

	2.1
	Nhu cầu nước cấp Qtb
	m3/ng®
	2642
	
	

	2.2
	Nhu cầu nước cấp Qmax
	m3/ng®
	3741
	
	

	2.3
	Tổng chiều dài các loại đường ống
	m
	5844
	2950
	

	2.4
	Họng cứu hỏa
	họng
	22
	
	

	3
	Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	
	
	
	

	3.1
	Khối lượng nước thải
	m3/ng®
	1724
	
	

	3.2
	Tổng chiều dài các loại đường ống D300-D500
	m
	3592
	2782
	

	3.3
	Trạm xử lý nước thải
	tr¹m/m3/ng.®
	1/2500
	
	

	3.4
	Khối lượng rác thải
	kg/ng.®
	10226
	
	

	4
	Hệ thống thoát nước mưa và san nền
	
	
	
	

	4.1
	Tổng chiều dài các loại đường ống
	m
	6068
	2725
	

	4.2
	Cống hộp B600 x H 600
	m
	490
	
	

	4.3
	Khối lượng đắp nền
	m3
	599499
	54826
	

	4.4
	Khối lượng đào nền
	m3
	24194
	1459
	

	5
	Hệ thống cấp điện
	
	
	
	

	5.1
	Nhu cầu về điện (Stt)
	KVA
	14624
	
	

	5.2
	Trạm biến thế 22/0,4KV
	Tr¹m/KVA
	4/2000
	
	

	5.3
	Tuyến điện 22KV
	m
	5509
	1238
	

	5.4
	Tuyến 0,4KV sinh hoạt
	m
	635
	
	

	5.5
	Tuyến 0,4KV chiếu sáng đường
	m
	10232
	
	

	6
	Hệ thống thông tin bưu điện
	
	
	
	

	6.1
	Nhu cầu về điện thoại thuê bao
	số
	581
	
	

	6.2
	Số tủ cáp (300 số)
	tủ
	2
	
	

	6.3
	Tổng chiều dài cáp quang
	m
	3516
	70
	


Tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực để bảo vệ môi trường

2.9 Hiện trạng môi trường trong khu vực

2.9.1 Hiện trạng môi trường tự nhiên

a) Hiện trạng môi trường đất : Khu vực quy hoạch chưa có biểu hiện ô nhiễm bởi các tác động nội, ngoại sinh, mức độ ô nhiễm bởi các loại hoá bởi chủ yếu từ hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm ngày càng tăng bởi chất thải của các hoạt động công nghiệp và dân cư trong khu vực không qua xử lý đổ thẳng ra môi trường làm cho mức độ ô nhiễm ngày càng tăng. 

b) Hiện trạng môi trường nước, không khí :  Nhìn chung môi trường nước, không khí trong khu vực dự án hầu như chưa bị ô nhiễm. 

c) Hiện trạng môi trường sinh thái : 

Nhìn chung môi trường sinh thái của khu vực quy hoạch về cơ bản vẫn là khu vực nông thôn, mức độ đô thị hoá còn thấp 

2.9.2 Hiện trạng môi trường xã hội 

- Khu vực quy hoạch, về cơ bản thuộc đất nông trường, với số lao động nông nghiệp ( nông trường ) vào khoảng 300 lao động. Khi khu vực chuyển đổi thành đất công nghiệp cần thiết phải đào tạo nghề cho lao động này. Tuy nhiên việc chuyển đổi lao động như vậy mang lại lợi ích cho người dân do lao động công nghiệp có thu nhập cao hơn so với lao động nông nghiệp.  

- Trong khu vực quy hoạch tồn tại một số cụm dân cư  tập thể của nông trường - 85hộ dân. Số hộ dân này cần thiết phải được di dời và phải dành một quỹ đất cho việc tái định cư số hộ dân này. Dự kiến quỹ đất dành cho tái định cư vào khoảng 1,5-2ha.

2.10 Tác động về kinh tế và xã hội của dự án 

2.10.1 Tác động về sử dụng đất và cảnh quan

Khu vực quy hoạch hiện về cơ bản chỉ là đất ruộng và đất hồ đấu do moi đất làm gạch, có giá trị kinh tế thấp, cảnh quan xấu. Khi Cụm công nghiệp đi vào hoạt động làm cho quỹ đất được sử dụng tốt hơn, đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực.  

2.10.2 Tác động về kinh tế xã hội

Các ảnh hưởng tiêu cực:

Việc chuyển đổi lao động và di chuyển nhà sang khu vực khác, tác động trực tiếp vào đời sống và việc làm của 85 hộ dân (khoảng 340 người) trong thời gian một vài năm. Ban quản lý dự án cần có các yêu cầu cụ thể với các doanh nghiệp để có thể đào tạo và thu hút số lao động này và có kiến nghị với địa phương trong việc tìm các quỹ đất cho việc tái định cư. 

Các tác động tích cực của dự án:

Khi Cụm công nghiệp đi vào hoạt động có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực:

- Tạo ra nhiều việc làm có thu nhập hấp dẫn hơn hẳn so với làm nông nhiệp. Cụm công nghiệp sẽ mang lại việc làm cho khoảng 7-8 ngàn lao động công nghiệp và hàng trăm lao động xây dựng tại các công trình xây dựng, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động trong địa bàn huyện Đông Anh.

- Thúc đẩy quá trình đô thị hoá trong khu vực.

2.11 Đánh giá sơ bộ tác động của Cụm CN đến môi trường 

2.11.1 Trong giai đoạn xây dựng

- ¤ nhiễm tiếng ồn, khí thải : Chủ yếu do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận tải, bụi, đất, cát phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng. ¤ nhiễm này tác động tiêu cực đến đời sống cư dân của khu vực lân cận, cũng như cảnh quan chung của đô thị. 

- ¤ nhiễm nguồn nước: Do nước mưa chảy tràn qua khu vực cuốn theo đất, cát, dầu mỡ, lấp đầy các kênh mương và ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới phục vụ nông nghiệp. 

- Các chất thải rắn : Bao gồm vỏ bao bì của các sản phẩm xây dựng, phế thải xây dựng....gây mất cảnh quan đô thị.

2.11.2 Trong quá trình hoạt động

Ngoài các tác động tích cực, trong quá trình dự án đi vào hoạt động cũng tạo ra một số yếu tố gây tác động tiêu cực đến môi trường như sau: 

- ¤ nhiễm tiếng ồn, khí thải : Chủ yếu do hoạt động công nghiệp và của các phương tiện vận tải nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào cụm công nghiệp. 

- ¤ nhiễm nguồn nước: Do nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất.  

- Các chất thải rắn : Sinh ra trong quá trình sản xuất, đặc biệt là các chất thải độc hại. 

2.12 Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của Cụm CN để bảo vệ môi trường

2.12.1  Trong giai đoạn xây dựng

Trong quá trình thi công, bụi và tiếng ồn là hai yếu tố ảnh hưởng đáng kể nhất đến môi trường khu vực. Để khắc phục các ảnh hưởng này, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công cần thực hiện các biện pháp sau:

- Các xe chở vật liệu phải được che phủ theo đúng các quy định của Nhà nước. Vật liệu tập kết tại công trường cũng cần phải che phủ để tránh gió cuốn vào không khí.

- Tuyến đường ra vào khu vực thi công cần được phun nước thường xuyên (đặc biệt trong những ngày hanh khô) để hạn chế tối đa bụi.

- Có kế hoạch thi công xây dựng hợp lý nhằm hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn  tới sinh hoạt của nhân dân. Tuyệt đối không sử dụng các phương tiện thi công cơ giới vào ban đêm để tránh gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người sống trong khu vực lân cận.

- Phương tiện thi công cần được lựa chọn, tránh sử dụng các thiết bị, máy móc đã quá cũ vì các thiết bị này thường sinh ra nhiều khí thải và gây tiếng ồn lớn.

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải ký hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị để vận chuyển phế thải xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của thành phố. Tuyệt đối không được đổ phế thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

2.12.2 Trong quá trình hoạt động 

Với tỷ lệ diện tích cây xanh và phân bố hợp lý cho phép giảm thiểu được tiếng ồn của Cụm công nghiệp. Các tuyến đường giao thông trong Cụm công nghiệp được thường xuyên bảo dưỡng, tưới nước, thu gom rác, bụi hạn chế đến mức cao nhất bụi do giao thông gây ra. 

Phân bố hợp lý các loại hình xí nghiệp công nghiệp với mức độ vệ sinh công nghiệp khác nhau phù hợp với khoảng cách  tới khu dân cư tại phía Đông Cụm công nghiệp.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải được xây dựng đồng bộ, được đưa vào vận hành cùng với việc tiến hành đầu tư xây dựng các lô đất xí nghiệp công nghiệp. 

Rác thải phải được phân loại và xử lý, có biện pháp thu gom và hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị để mang đi xử lý. 

2.13 Chương trình giám sát chất lượng (monitoring) môi trường

Giám sát môi trường của cụm công nghiệp sẽ do Ban Quản lý Cụm công nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện, chịu sự chỉ đạo về kỹ thuật của Sở Tài nguyên Môi trường  và Nhà đất thành phố. Ban quản lý Cụm công nghiệp sẽ có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống trạm monitoring môi trường của Cụm công nghiệp; xác định các thành phần môi trường cần giám sát, thiết lập các địa điểm quan trắc theo quy định của Nhà nước. Trên cơ sở các số liệu quan trắc tổng hợp đưa ra các kiến nghị để các cơ quan chức năng Nhà nước can thiệp.

3 Kiến nghị và tổ chức thực hiện 

Trên đây là những nội dung cơ bản của đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp vừa và nhỏ  tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để Chủ đầu tư làm cơ sở triển khai các bước đầu tư theo quy định hiện hành.
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